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thực hiện để khuyến khích nhà quản trị 
các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình 
vận dụng IFRS ở doanh nghiệp, tăng lợi 
thế cạnh tranh và hội nhập quốc tế. 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết 
Khái niệm mức độ sẵn sàng áp dụng 

IFRS được các học giả tiếp cận theo nhiều 
hướng khác nhau. Moqbel và cộng sự 
(2013) cho rằng, mức độ sẵn sàng áp dụng 
IFRS là mức độ quen thuộc với IFRS, cũng 
như là khả năng nhận thức về tính hữu ích 
và rủi ro khi áp dụng IFRS. Guerreiro và 
cộng sự (2008) định nghĩa, mức độ sẵn 
sàng áp dụng IFRS là khả năng áp dụng 
đầy đủ IFRS, sự quen thuộc được hiểu theo 
kiến thức và năng lực của đơn vị trong việc 
sử dụng IFRS. Nghiên cứu của Omri và 
Akrimi (2011) cho rằng, mức độ sẵn sàng 
áp dụng IFRS là các hoạt động thay đổi để 
phù hợp với hệ thống IFRS. 

GIỚI THIỆU

IFRS (International Financial Reporting Standards) 
là các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, gồm các 
chuẩn mực kế toán được ban hành bởi Hội đồng chuẩn 
mực kế toán quốc tế (IASB) với mục tiêu đặt ra các 
quy tắc chung để báo cáo tài chính có thể thống nhất, 
minh bạch và có thể so sánh trên toàn thế giới. Lập và 
trình bày báo cáo tài chính theo IFRS sẽ làm gia tăng 
niềm tin với nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển thị trường 
vốn toàn cầu, mở rộng quan hệ hợp tác và tăng sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp trên trường quốc tế. Ở 
Việt Nam, ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành 
Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng 
chuẩn mực báo cáo tài chính (IFRS) tại Việt Nam. 
Theo đó, sau năm 2025 quy định áp dụng bắt buộc đối 
với từng nhóm doanh nghiệp thuộc các đối tượng cụ 
thể dựa trên khả năng sẵn sàng, nhu cầu và tình hình 
thực tế của doanh nghiệp. Vì vậy, trong giai đoạn này, 
rất cần các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ các doanh 
nghiệp hiểu biết về IFRS, nắm được những lợi ích từ 
việc lập báo cáo tài chính theo IFRS, để từ đó nhận sự 
hỗ trợ của các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc 
ủng hộ áp dụng IFRS. Nghiên cứu của tác giả được 
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Tóm tắt
Bài viết phân tích, đo lường và so sánh mức độ sẵn sàng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính 
quốc tế (IFRS) đối với các loại hình doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả cho thấy, mức độ sẵn sàng 
áp dụng IFRS ở các doanh nghiệp Việt Nam là chưa cao. Hơn thế nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra 
rằng, có sự khác nhau về mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS ở các doanh nghiệp theo thị trường 
chứng khoán niêm yết và theo quy mô của doanh nghiệp. Từ đó, nghiên cứu đã đưa ra các khuyến 
nghị nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh quá trình lập báo cáo tài chính 
theo IFRS, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập quốc tế.
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Summary
This study aims to analyze, measure and compare the readiness to apply IFRS for types of 
enterprises in Vietnam. Research results show that the level of readiness to apply IFRS in 
Vietnamese enterprises is not high. Moreover, there are differences in the willingness to apply 
IFRS in enterprises by listed stock market and by size. From those findings, recommendations 
are made to encourage Vietnamese enterprises to accelerate the process of preparing financial 
statements according to IFRS so as to attract investment, improve competitiveness and promote 
international integration.
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đo Likert 5 điểm (từ 1 điểm tương ứng với mức độ Rất 
thấp cho đến 5 điểm tương ứng với mức độ Rất tốt) 
được dùng để đo lường biến phụ thuộc. Đối tượng khảo 
sát là nhà quản trị cấp cao, giám đốc tài chính, kế toán 
trưởng tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Thời gian 
khảo sát từ tháng 01/2022 đến tháng 6/2022. Số phiếu 
khảo sát phát ra là 940 phiếu, thu về 465 phiếu, số 
phiếu hợp lệ được đưa vào nghiên cứu là 312 phiếu. 
Phiếu khảo sát sơ bộ được xây dựng và gửi đến đối 
tượng khảo sát thông qua ứng dụng Google biểu mẫu. 

Trong phương pháp nghiên cứu định lượng, dữ liệu 
thu được từ khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS 
26. Trước hết, kiểm định về độ tin cậy của thang đo biến 
phụ thuộc mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS thông qua hệ 
số Cronbach’s Alpha. Sau đó, kiểm định One - Way 
ANOVA được sử dụng để kiểm định giá trị trung bình 
và phân tích sự khác biệt về mức độ sẵn sàng áp dụng 
IFRS ở các nhóm doanh nghiệp khác nhau theo vùng 
miền, theo lĩnh vực hoạt động, theo thị trường chứng 
khoán niêm yết và theo quy mô của doanh nghiệp. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Đánh giá chung về mức độ sẵn sàng áp dụng 
IFRS của các doanh nghiệp Việt Nam

Kết quả ở Hình 2 cho thấy, nhìn chung, mức độ sẵn 
sàng của các doanh nghiệp Việt Nam để áp dụng IFRS 
chưa cao. Xét theo vùng miền, thì mức điểm trung 
bình dao động từ 2,99-3,67 trên thang 5 và các doanh 
nghiệp ở miền Nam có mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS 
cao nhất. Theo lĩnh vực hoạt động, mức điểm trung 
bình dao động từ 2,8-3,85, trong đó các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có 

Như vậy, có nhiều cách tiếp cận 
khác nhau về mức độ sẵn sàng áp dụng 
IFRS. Việc sử dụng một hệ thống IFRS 
không phải chỉ có quan điểm chủ quan 
từ phía các nhà chính sách, mà còn phải 
có được sự chuẩn bị sẵn sàng từ phía các 
doanh nghiệp áp dụng. Vì vậy, mức độ 
sẵn sàng áp dụng IFRS của các doanh 
nghiệp trong nghiên cứu này là sự chuẩn 
bị những hoạt động thay đổi từ phía bản 
thân doanh nghiệp để phù hợp với hệ 
thống IFRS. Để làm được điều này, các 
nhà quản lý doanh nghiệp cần phải nhận 
thức được lợi ích của việc lập báo cáo tài 
chính theo IFRS, để từ đó sẵn sàng tạo ra 
cơ hội cho bộ phận kế toán của công ty 
được đào tạo, tiếp cận và hiểu biết sâu 
với hệ thống IFRS. Chính vì vậy, nghiên 
cứu sử dụng các thang đo ở Bảng 1 để 
đánh giá về mức độ sẵn sàng áp dụng 
IFRS ở doanh nghiệp Việt Nam.

Mô hình nghiên cứu
Từ tổng quan các nghiên cứu liên 

quan và tình hình doanh nghiệp nhỏ và 
vừa ở Việt Nam, tác giả dự kiến những 
đặc điểm của doanh nghiệp có ảnh hưởng 
đến mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS để 
lập và trình bày báo cáo tài chính ở các 
doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm: (1) 
Vùng miền địa lý nơi doanh nghiệp hoạt 
động; (2) Lĩnh vực hoạt động; (3) Thị 
trường chứng khoán niêm yết và (4) Quy 
mô doanh nghiệp. Tiếp đó, tác giả tham 
vấn ý kiến chuyên gia và điều chỉnh một 
lần nữa để phù hợp nhất với điều kiện 
thực tế ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 
Việt Nam. Mô hình nghiên cứu bao gồm 
4 nhân tố được xây dựng tại Hình 1.

Phương pháp nghiên cứu
Trong phương pháp nghiên cứu định 

tính, tác giả đã xây dựng 5 thang đo cho 
biến phụ thuộc “Mức độ sẵn sàng áp 
dụng IFRS ở các doanh nghiệp”. Thang 

BẢNG 1: NỘI DUNG THANG ĐO CỦA NHÂN TỐ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ÁP DỤNG IFRS

Mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS (Willingness to adopt IFRS) Nguồn

WA1 Nhà quản trị doanh nghiệp đã có hiểu biết về IFRS, nhận thức được những lợi ích và thách 
thức khi áp dụng IFRS

Moqbel và cộng sự, 
2013; Guerreiro và 
cộng sự, 2008; Omri 
và Akrimi, 2011; 
Phan và cộng sự, 
2018

WA2 Doanh nghiệp đã sẵn sàng để thay đổi tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên phòng kế toán theo 
yêu cầu áp dụng IFRS

WA3 Doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ công tác đào tạo nhân viên phòng kế toán để đáp ứng việc 
áp dụng IFRS

WA4 Doanh nghiệp đã sẵn sàng chuẩn bị hệ thống cơ sở vật chất và công nghệ để đáp ứng việc 
áp dụng IFRS

WA5 Doanh nghiệp sẵn sàng chuẩn bị nguồn lực tài chính để đáp ứng việc áp dụng IFRS

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp

Nguồn: Tác giả đề xuất

HÌNH 1: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
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IFRS ở các doanh nghiệp theo thị trường 
chứng khoán niêm yết và theo quy mô 
của doanh nghiệp. 

Từ kết quả nghiên cứu trên, để khuyến 
khích các doanh nghiệp Việt Nam lập và 
trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn 
mực IFRS, nâng cao khả năng cạnh 
tranh, tác giả đưa ra đề xuất khuyến nghị 
cụ thể cho từng nhóm, nhằm giúp doanh 
nghiệp tăng mức độ sẵn sàng áp dụng 
IFRS, cụ thể như sau:

Với các doanh nghiệp quy mô vừa 
và lớn đã niêm yết trên thị trường 
chứng khoán

Đây là nhóm doanh nghiệp có mức 
độ sẵn sàng áp dụng IFRS rất cao và 
là những doanh nghiệp đang trong giai 
đoạn chuẩn bị hoặc đã tự nguyện áp 
dụng bút toán chuyển đổi khi lập báo 
cáo tài chính từ VAS sang IFRS. Với 
những nhóm doanh nghiệp này, nhà 
quản trị đã hiểu tương đối đúng về lợi 
ích từ lập báo cáo tài chính theo IFRS 
mang lại. Do vậy, cần có sự hỗ trợ cần 
thiết từ phía Nhà nước, giúp các doanh 
nghiệp tiến hành xây dựng lộ trình áp 
dụng IFRS cụ thể, thay đổi tiêu chí về 
tuyển dụng nhân viên kế toán nhằm hạn 
chế phát sinh các chi phí đào tạo nhân 
viên trong quá trình làm việc tại doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần cập 
nhật các tiến bộ khoa học và phát triển 
hệ thống công nghệ thông tin, trang 
thiết bị để giảm thiểu tối đa chi phí đầu 
tư cho việc nâng cấp công nghệ. Ngoài 
ra, có thể tiến hành ký kết hợp đồng hợp 
tác với một số doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực công nghệ cùng thực 
hiện các chính sách đôi bên cùng có 
lợi, giúp tiết kiệm được một khoản chi 
phí, cũng như giúp các doanh nghiệp có 
được tư vấn chuyên môn từ các chuyên 

mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS cao nhất. Theo quy 
mô, mức điểm trung bình dao động từ 2,0-4,12, các 
doanh nghiệp có quy mô càng lớn, thì càng có nhu cầu 
và mức độ sẵn sàng để áp dụng IFRS. Theo thị trường 
chứng khoán niêm yết, mức điểm trung bình dao động 
từ 2,9-4,21. Trong đó, các doanh nghiệp niêm yết trên 
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có mức độ 
sẵn sàng áp dụng cao nhất, còn các doanh nghiệp chưa 
niêm yết thì chưa thực sự sẵn sàng cho việc áp dụng 
IFRS. Điều này chứng tỏ, các doanh nghiệp niêm yết 
có nhu cầu minh bạch thông tin càng cao, thì mức độ 
sẵn sàng áp dụng IFRS càng lớn.

Đánh giá độ tin cậy của thang đo 
Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo biến 

phụ thuộc Mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS được trình 
bày ở Bảng 2. Kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy, 
độ tin cậy của các thang đo đều thỏa mãn tiêu chuẩn 
Cronbach’s Alpha > 0,6, hệ số tương quan biến - tổng 
> 0,3 (Gliem và Gliem, 2003). Như vậy, biến Mức độ 
sẵn sàng áp dụng IFRS được đo lường bởi 5 thang đo. 

Kết quả kiểm định One - way ANOVA
Bảng 3 trình bày kết quả kiểm định One - way 

Anova cho lần lượt các biến phụ thuộc là: (1) Vùng 
miền địa lý nơi doanh nghiệp hoạt động; (2) Lĩnh vực 
hoạt động; (3) Thị trường chứng khoán niêm yết; (4) 
Quy mô doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, hệ số Sig. với 
các kiểm định của biến Thị trường chứng khoán niêm 
yết và Quy mô doanh nghiệp đều < 0,05, nên có sự 
khác biệt có ý nghĩa về mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS 
của các doanh nghiệp theo thị trường chứng khoán 
niêm yết và theo quy mô doanh nghiệp. Hệ số Sig. với 
các kiểm định của biến Vùng miền địa lý nơi doanh 
nghiệp hoạt động và Lĩnh vực hoạt động đều > 0,05, 
do vậy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 
các doanh nghiệp thuộc các vùng miền khác nhau hay 
thuộc các lĩnh vực khác nhau.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, mức độ sẵn sàng áp 
dụng IFRS ở các doanh nghiệp Việt Nam là chưa cao. 
Hơn nữa, có sự khác nhau về mức độ sẵn sàng áp dụng 

HÌNH 2: MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ÁP DỤNG IFRS CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu
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mới, nâng cao kiến thức chuyên môn và đạo đức nghề 
nghiệp cho kế toán viên trong doanh nghiệp.

Với các doanh nghiệp quy mô vừa, đã niêm yết 
trên thị trường chứng khoán

Đối với nhóm doanh nghiệp này, thì Nhà nước cần 
xem xét về việc quy định thời gian bắt buộc áp dụng 
IFRS. Trong quá khứ, đã xảy ra rất nhiều trường hợp 
các doanh nghiệp chuyển đổi sang áp dụng IFRS, 
nhưng chỉ chú trọng đến thời hạn tiến độ do yêu cầu 
bắt buộc từ Bộ Tài chính, mà không cân nhắc giữa chi 
phí bỏ ra và lợi ích đạt được. Nếu doanh nghiệp đã 
sẵn sàng và lên kế hoạch chuyển đổi trong giai đoạn 

gia trong lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh 
việc phát huy những thế mạnh vốn có, 
doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến 
công tác bồi dưỡng các kế toán viên 
của doanh nghiệp, giúp các kế toán 
viên hiểu và có thể áp dụng IFRS một 
cách chính xác. Doanh nghiệp cần thực 
hiện các dự án ký kết với các cơ quan 
chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tài 
chính để đào tạo nghiệp vụ cho người 
lao động. Thường xuyên thực hiện các 
quy định về đào tạo, cập nhật kiến thức 

BẢNG 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO

Cronbach’s Alpha Số lượng biến quan sát

,629 5

Thống kê biến - tổng

Trung bình thang đo nếu 
loại biến

Phương sai thang đo nếu 
loại biến

Tương quan biến 
- tổng

Hệ số Cronbach’s Alpha nếu 
loại biến

WA1 14,75 15,510 ,659 ,751

WA2 13,91 13,912 ,546 ,659

WA3 12,32 14,915 ,670 ,841

WA4 11,32 12,915 ,570 ,742

WA5 10,80 10,060 ,420 ,600

BẢNG 3: BẢNG ANOVA - KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ONE - WAY ANOVA
Vùng miền địa lý

Tổng bình phương df Bình phương trung bình F Sig.

Giữa các nhóm 91,457 2 45,587 5,104 0,068

Nội nhóm 286,429 28 10,345

Tổng 356.234 30

Lĩnh vực hoạt động

Tổng bình phương df Bình phương trung bình F Sig.

Giữa các nhóm 89,423 2 45,587 4,254 0,019

Nội nhóm 286,429 28 10,345

Tổng 356,234 30

Quy mô doanh nghiệp

Tổng bình phương df Bình phương trung bình F Sig.

Giữa các nhóm 91,457 2 45,587 4,276 0,027

Nội nhóm 286,429 28 10,345

Tổng 356,234 30

Thị trường chứng khoán niêm yết

Tổng bình phương df Bình phương trung bình F Sig.

Giữa các nhóm 91,457 2 45,587 4,276 0,020

Nội nhóm 286,429 28 10,345

Tổng 356,234 30

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu
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doanh nghiệp cần có chính sách hỗ trợ nhà 
quản trị các cấp nâng cao sự hiểu biết về 
tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc 
vận dụng IFRS đối với doanh nghiệp. 
Cùng với đó, công tác tuyên truyền hỗ trợ 
đào tạo từ phía Nhà nước cũng rất cần thiết. 
Nhà quản lý có thể cân nhắc đẩy mạnh đầu 
tư nguồn nhân lực, tài lực cho đội ngũ nhân 
sự bằng cách đưa nhân viên đi đào tạo, học 
tập, nâng cao chuyên môn, kiến thức liên 
quan đến IFRS, góp phần nâng cao sự sẵn 
sàng áp dụng của doanh nghiệp.

tự nguyện, thì doanh nghiệp có thể cân bằng giữa chi 
phí chuyển đổi và lợi ích đạt được, đồng thời kế hoạch 
này cũng phải có phạm vi đủ rộng để nắm được hết các 
yêu cầu khắt khe khi áp dụng chuẩn mực. Nhưng nếu 
doanh nghiệp đang trong giai đoạn bắt buộc áp dụng, 
thì chi phí chuyển đổi có thể sẽ lớn hơn rất nhiều so với 
lợi ích mà doanh nghiệp mong muốn nhận về.

Với các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, chưa 
niêm yết trên thị trường chứng khoán

Những doanh nghiệp thuộc nhóm này chưa thực sự 
sẵn sàng để áp dụng IFRS, bởi họ đang còn e ngại về lợi 
ích và đang có sự cân nhắc giữa lợi ích và chi phí. Vì vậy, 
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